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TOM TAT

Gibng laa lai hai dong méi TH8-3 (T7S/R3) do Phong Céng nghé laa lai, Trwéng Pai hoc Néng
nghiép Ha Nodi chon tao va khao nghiém. T7S la dong me bat duc dwc man cam nhiét do, dwoc chon
tlr t6 hop T1S-96/Hwong125S, thuin & thé hé F8, ngwéng nhiét dd chuyén ddi tinh duc 1a 24°C, thoi
gian tir gieo dén trd 82 - 85 ngay, kiéu hinh dep, c6 thé nhan trong vu xuan, san xuét hat lai F1 trong
vu mua & déng bang séng Héng. Dong b la R3 (cung bé v&i TH3-3). TH8-3 Ia gidng lGa lai cam 6n,
th&i gian sinh trwéng ngan: vu mua 105 - 110 ngay, vu xuan 121 - 126 ngay, nang suat 50 - 80 ta/ha,
chét lwong gao tét, com ngon déo, nhiém nhe dao 6n, bac 14, khé vin, riy nau, cay citrng, chéng dé
kha. TH8-3 da qua khao nghiém VCU, DUS, da thir nghiém san xuét tai mét sé dia phwong, dwoc cong
nhan san xuét thie trong vu xuan muén, mua sé&m, hé - thu & cac tinh phia Bac Viét Nam. Quy trinh ky
thuat nhan dong va san xuét hat lai F1 da dwoc nghién ciru thiét 1ap dé phat trién san xuét véi nang
suét hat lai dat 2,0 - 2,67 tan/ha.

T khoa: Chon té hop lai, khao nghiém gibéng, lGa lai cam 6n, lGa lai hai dong, nhan dong me,
san xuét hat lai.

SUMMARY

The new two-line hybrid rice variety TH8-3 (T7S/R3) has been selected and tested by the Devision
of Hybrid Rice Technology of HUA. The female line T7S is a TGMS line with Critical Sterility Inducing
Temperature (CSIT) at 24°C, has duration from seeding to heading 82-85 days with acceptable plant
type. T7S can be multiplied in Spring season and hybid seed production in Summer season in the Red
river delta. The male line R3 is the same male line used for TH3-3 hybrid. TH8-3 is a temperature
sensitive hybrid variety, with short growth duration (105-110 days in Summer crop; 121-126 days in
Spring crop); with high yield (5-8 t ha™'), good quality, resistant to lodging, diseases and pests, i.e.
blast, sheath blight, bacterial leaf blight. TH8-3 is suitable for growing in the late Spring and early
Summer crop seasons in the northern provincies of Vietham. The technical protocols for female line
multiplication and hybrid seed production of TH8-3 were set up with the F1 hybrid seed yield of 2 -
2.67tha™.

Key words: Critical Sterility Inducing Temperature (CSIT), hybrid seed production, male line
multiplication, temperature sensitive hybrid variety, two-line hybrid.

1. DAT VAN DE

Lua lai dang phat trién manh & Viét
Nam va biéu hién nhiéu uvu thé vugt troi so
v6i lda thuadn: Nang sudt cao, thoi gian sinh
trudng ngin, dap Gng yéu cAu cia san xudt
néng nghiép trong diéu kién khi hau bién d6i
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ngay cang khéc liét. Lida lai déng goép 16n
trong dam bao an ninh luong thuc quéc gia,
tang lugng gao xuat khéu, ting lgi nhuan
cho néng dan, tao thém céng an viéc lam &
ndng thon va danh thém dat dai cho cac hoat
dong c6 loi ich kinh té& cao. Cac gidng lda lai
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hai dong méi chon tao trong nudc dude san
xuét chdp nhan vi da khing dinh dudgc vi tri
trong co cdu gidng lda: Mua sém, hé thu va
xuan muodn hodc lam giéng dy phong khi gip
thién tai dot xudt. Dé c6 thém giong lda lai
méi c6 nang suit, chat lugng cao, dap tng
nhu ciu cua san xudt, ching t6i giéi thiéu
giong TH8-3 méi chon tao va khao nghiém
thanh cong.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu
Cac dong bat duc duc di truyén nhan
man cam nhiét do: T1S-96, Huong 1258,
T7S; Cac dong cho phan; Hat lai F1 cia mot
6 t6 hop lai méi.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Chon dong me tu thé hé phan ly F2 ctua
t6 hop lai gitta 2 dong TGMS (T1S-96/Huong
125S) theo phudng phap chon loc ca thé
(pedigree). Panh gia dac diém sinh trudng,
phat trién, dic diém hinh thai, chéng chiu
sau bénh, cho diém theo thang diém IRRI
(2002). Lai tht, danh gia uu thé lai, nhan
dong, san xuit hat F1, theo Yuan (2003). Thi
nghiém so sanh t8 hop lai bé tri theo phuong
phap khéi ngdu nhién, 3 14n nhéc lai, dién
tich 6 10 m? tai khu thi nghiém Vién Sinh
hoc Nong nghiép. Giong doi chiing 1a Bbi tap
Son thanh (BTST - Trung Quéc) va TH3-3
(trong nué6c). Thi nghiém thuc hién trong 2
vu: xuin va mua nidm 2008. Khao nghiém co
ban, khao nghiém VCU, khao nghiém san
xudt theo qui pham khao nghiém gidng lda
10TCN 558-2002, B6 Nong nghiép & PTNT
(2003). Thi nghiém thoi vy, mat d9, phan
bén, bd tri theo Pham Chi Thanh (1996). Lay
nhiém bénh bac 14 nhan tao theo Naruto,
Bui Trong Thuy, Phan Hiiu Tén, Nguyén
Van Hoan (2003). Panh gia ngudng chuyén
d6i tinh duc theo Mou (2000), cong thiic xt 1y
mé phong theo diéu kién tiéu khi hau cta
mién Béc Viét Nam.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Qua trinh lai tao chon loc t6 hop lai
THS-3

Mua 2006 Dong T7S thuan, thom

(F9)/Cac R trong tap doan cong tac
S

Xuéan 2007 Khao sat, chon t6 hop
T7S/R3, dat tén THS8-3
\
Mua 2007 Nghién ctu lap quy trinh

san xuat F1
{
Khao nghiém co ban,
nhan dong, san xuit F1

Xuén, mua 2008

Xuéan 2009 Khao nghiém VCU + DUS +

Khao nghiém san xuit

So d6 qua trinh chon tao
dong me T7S va THS8-3

3.2. Khao nghiém giéng lta lai hai dong

THS-3
3.2.1. Pdc diém néng sinh hoc va ndng sudt

PAau vu xuan 2008, lanh kéo dai, gieo ma
xong phai che trong vom nilon, tit 25/2 dén
cudi vu thoi tiét &m, mua déu, rat thuan loi
cho lda sinh trudng. Panh gia cac giong thi
nghiém cho thdy, TH8-3 c¢6 thoi gian sinh
trudng 123 ngay, tuong duong TH3-3, ngin
hon cac giong khac va ngén hon BTST 4
ngay; chiéu cao ciy 108,7 + 4,10 cm, cb bong
dai 4,2 +0,34 cm, trd thoat tot (Bang 1).

S6 liéu bang 2 cho thay, s6 bong hiiu
hiéu cia THS8-3 vu xuin cao hon vu mua
(xuén: 5,5 bong/khém; mua: 4,7 bong/khém),
trong ca 2 vu déu thap hon BTST va TH3-3.
THS8-3 ¢6 béng to (vu xuan 227,8 hat/bong,
vu mua 197,3 hat/béng), khéi lugng 1000 hat
25,5 - 25,3 g, ty 16 1ép 8,1 - 15,1%, nang suit
thuc thu cao (xuan 80,2 ta/ha, mua 68,2 ta/ha),
cao hon 2 d6i chiing c6 y nghia ¢ mic xac
suat P=95% (hon BTST 4,1- 6,1 ta’ha va hon
TH3-3 1a 5,7 ta/ha). Do thudn déng rudng
cua THS8-3 tuong duong véi TH3-5, TH3-3,
BTST (diém 1), cac t6 hop lai khac c6 do
thuan kém hon (diém 3-5).

31



Nguyén Thj Tram, Pham Thij Ngoc Yén, Nguyén Véan Mudi, Trdn Van Quang, Nguyén Trong T4...

Bang 1. Pic diém nong sinh hoc ctia TH8-3 va cac t6 hop lai (vu xuan 2008)

Ton 3 TGST Chiéu cao cay Chiéu daila dong  Chiéu rong la dong Dai cb bong
én to hop N
(ngay) (cm) (cm) (cm) (cm)
BTST (d/c 1) 127 94,3+3,44 33,7+6,66 1,940,25 1,74£0,50
TH8-3 123 108,7+ 4,10 30,9+4,00 2,3%+0,30 4,2+0,34
TH3-2 127 107,0+4,80 29,6+2,81 1,9+0,18 4,0£0,18
TH3-5 128 103,6+ 4,60 32,7+2,11 2,2+0,12 5,3+1,83
TH3-6 140 109,2+4,16 25,414,221 1,91£0,10 2,811,78
TH3-3 (d/c 2) 124 93,9+1,05 29,843,20 2,0+0,08 4,310,32

Bang 2. Cac yéu t6 cAu thanh ning suat va nang suit caa TH8-3
so véi cac té hop lai khac

N&ng suét thuc thu

Khéi lvong

TT  Téentdhop  Béng/khoém  Séhatbong 17 1P 4000 hat Sovéi DY thuan
(%) ) Ta/ha BTST (diem)
(ta/ha)
Xuan 2008
1 BTST (dlct) 7.9 200,5 14,2 21,9 74,1 . 1
2 TH83 5,5 227,8 8,1 25,5 80,2* 6,1 1
3 TH3-2 4.4 170,7 49 28,0 68,4 57 3
4 TH35 5.4 195,4 14,0 26,5 81,1+ 7.0 1
5  TH3-6 5.4 169,6 14,0 27,6 734ns  -07 5
6 TH3-3(dlc2) 6,1 177.9 19,3 245 745ns 04 1
CV%=48 LSDogs= 4,12 talha
Mua 2008
1 BTST (dlct) 5,9 190,5 14,0 21,0 64,1 - 1
2 TH83 47 197,3 15,1 25,3 68,2* 4,1 1
3 TH3-2 4.4 160,0 12,9 27,8 60,4 37 3
4  TH35 5,0 155,4 19,6 26,0 65,1 ns 1,0 1
5  TH3-6 5.4 157,9 15,8 26,9 637ns  -04 5
6  TH3-3(dlc2) 5,0 167,0 20,3 24,0 625ns  -16 1
CV % =435 LSDoys = 3,61 tatha

Ghi chii: * Sai khéc c6 ¥ nghia & mirc xédc sudt P=95%,; ns: sai khdc khéng dang tin cdy.

3.2.2. Sy xudt hién sdau bénh trong diéu kién
tu nhién
Theo doi su xuat hién sdu bénh tu nhién
vu xuén cho thady TH8-3 khong xudt hién
bénh dao 6n trén 14 va dao 6n ¢4 bong, nhiém
bénh khé vin trung binh (diém 3), vu mua
xudt hién bac 14 nhe tuong ducng nhu céac
gidng d6i chiing (Bang 3).
3.2.3. Phan tng véi cdc chung Xanthomonas
oryzeae
St dung 5 chtung vi khudn Xanthomonas
oryzeae giy bénh bac 14 lda dudc thu thap 6
cac vung sinh thai mién Bic Viét Nam dé lay
nhiém nhan tao, két qua danh gia cho nhan
xét THS8-3 nhiém chung 1 va 2, véi chiéu dai
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vét bénh 12,1 cm va 13,9 cm, khang trung
binh 3 chung (s 3, 4, 5), trong khi d6 BTST
nhiém 3 ching va khang trung binh 2
ching; TH3-3 khang trung binh ching s6 3
(Bang 4).

3.2.4. Chét luong gao cia TH8-3 so véi mét
Đ6't6 hop lai va dội chitng

Phan tich chat lugng gao ctia cac giong
thu trong vu xuin 2009 cho thay, THS8-3 c6
ty 18 gao xat 68,0%, ty 1ộ gao nguyộn 64,7%,
ham lugng protein 8,5% chat kho, nhiét do
héa hé trung binh, d6 bén thé gel & 30’ va 60’
12 100, com mém va khong hoan nguyén khi
dé ngudi, chat lugng com kha, tring boéng,
thom déo x6p (Bang 5).
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Bang 3. Su xuit hién sdu bénh ty nhién & vu xuan va mua 2008 (diém)

Ten tb hop Sau duc than Sau cudn la Ray nau Pao 6n Bac la Kho van
X 08 M08 X08 M08 X08 M08 X08 M08 X08 M08 X08 M 08
BTST (d/c1) 1 3 1 3 0 1 1 0 1 3 3 3
TH8-3 1 3 3 3 0 0 0 0 1 3 3 3
TH3-2 1 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 1
TH3-5 1 3 5 3 0 1 0 0 3 3 3 3
TH3-6 5 3 3 1 0 1 0 0 3 3 3 3
TH3-3 (d/c2) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3

Ghi chu: X 08: vu xuan 2008; MO0S8: vu mua 2008

Bang 4. Phan {ing ctia TH8-3 va cac t6 hop lai mdi véi cac chung Xanthomonas
oryzeae giy bénh bac la lia (JAy nhiém nhan tao vu xuan 2008)

Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
B S S
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

BTST (d/c) 14,3 S 14,0 S 8,12 M 9.0 M 12,5 S
TH8-3 12,1 S 13,9 S 11,8 M 10,6 M 1,1 M
TH3-2 14,7 S 12,8 S 6,4 R 11,5 M 13,8 S
TH3-5 14,8 S 18,5 S 0,9 R 13,8 S 7.8 R
TH3-6 12,0 M 15,0 S 4,6 R 10,8 M 12,8 S
TH3-3 (d/c2) 14,3 S 14,0 S 8,1 M 13,0 S 13,0 S

Ghi chii: Nguộn vi khudn do ThS. Bui Trong Thuy cung cdp va Idy bộnh khi lia Âộ dong to, sau 18 ngay thi do
chiéu dai vét bénh dé danh gid: R khang (chiéu dai vét bénh 1-8 cm); M: Khdng vira (chiéu dai vét bénh
812 cm); S: nhiém (chiéu dai vét bénh > 12 cm).

Bang 5. Chat lugng hat ctia TH8-3 va cac t6 hop lai
danh gia trén thoc thu ¢ vu xuin 2009

Ty 16 Ty 16 Tylégao  Ham lwgng Nhiét @6 hoa hd Do bén thé gel tﬁgr;

Tén té hop gaoxay  gao xat nguyén protein PP Phan DoOdaigel  ppan com

(% théc) (% thoc) (% GX) (%) HK lai 300 60 loa  (gi&m)
BTST(d/c 1) 80,2 71,5 65,5 8,5 1,75 Cao - - - 0
TH8-3 80,0 68,0 64,7 8,5 2,25 B 100 100 Mém 1
HYT100 80,0 69,6 59,9 8,6 7,0 Thép 94 96  Mém 2
TH3-2 79,0 69,4 66,3 8,1 5,5 Thédp 100 100 Mém 1
TH3-5 77,2 64,8 57,6 8,1 7,0 Thédp 100 100 Mém 0
TH3-6 79,4 68,7 65,3 7,8 7,0 Thép 80 84  Mém 0
TH3-3 (d/c) 80,0 70,0 78,2 8,7 7,0 Thép 76 80 Mém 0

Ghi chii: Phén tich chat lwong thuc hién tai Phong Sinh 1y sinh héa, Vién Cdy lwong thic va Cay thire pham;
* DG thom: Piém 0: khong thom, Biém 1: thom nhe, Diém 2: thom ddm.
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3.2.5. Két qud khdo nghiém VCU tai cdc vang

sinh thdi khdc nhau

Bang 6 la s6 liéu téng hop nang suét
thuc thu 3 vu tai 6 diém khao nghiém: vu
xuin 2009, ning suat TH8-3 dat 50,2 ta/ha
(Tuyén Quang), 80,5 ta/ha (Hung Yén),
trung binh 61,6 ta/ha tuong duong véi doi
ching BTST (61,1 ta/ha). Tai Hung Yén,
ning suit THS8-3 cao hon 2 d6i chiing dang
tin cdy (hon BTST 7,8 ta/ha va VL 20 1a 6,3
ta’ha). Vu mua 2009 ning sudt THS8-3 dat
50,9 ta/ha (Phu Tho), 56,8 ta/ha (Nghé An),
trung binh 52,5 ta/ha, thap hon VL 20 va
BTST. Trong vu nay chi c6 diém Nghé An
dat 56,8 ta/ha cao hon ca 2 giéng d6i chiing
dang tin cay & miic xac suat P= 95%, cac
diém con lai déu thap hon d6i ching. Vu
xudn 2010, THS8-3 c6 nang sudt trung binh
64,8 ta/ha, trong d6 tai 5 diém khao nghiém
THS8-3 c6 nang suit cao hon d6i chiing BTST.

3.3. Nghién cttu ky thuat nhan dong me

T7S va san xuit hat lai F1
3.3.1. Ddc diém néng sinh hoc va ddc diém

tinh duc ciia T7S (Bdng 7)

- Trong vu xuén, T7S c6 thdi gian tit gieo
dén trd giam dan tu 134 ngay (gieo 17/12)
dén 111 ngay (gieo 5/2), s6 14 trén than chinh
huéng gidm & cac thoi vu gieo mudn. Hai thoi
vu dau trd 30/4-2/5 khong c6 phan hiiu duc
vi thoi ky man cam c6 nhiét do cao hon 25°C
nén khéng hinh thanh hat ph4n htiu duc va
khong dau hat. Cac thoi vu trd tu 8-11/5
dong T7S c6 nhiéu phan hitu duc (78,3 va
35,4%), ty 1& dau hat cao 54,6 - 22,6%, thoi
ky man cam nhiét d6 cua hai thdi vu nay
dién ra tir ngay 23 - 28/4, ding vao dot gié
mua Pong Béc, nhiét do trung binh ngay
gidm thap dudi 24°C.

- Trong vu mua, gieo ti 5/6 dén 5/7, T7S
c6 thoi gian ti gieo dén trd giam dan: ti 85

ngay (TV5/6) dén 79 ngay (TV 5/7), s6

la/than chinh cling gidm tu 15,5 - 14,5 la.
Céac thoi vu trong vu mua T7S bat duc hoan
toan, nén c6 thé san xudt hat lai F1 t6t. Két
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qua theo ddi ty 1& nhan phan ngoai ctia T7S
dat tu 28,7- 43,5%.

- Tt két qua nghién ctu thoi vu ¢6 thé so
bo két luan rang: dong T7S nhan dudc trong
vu xuén, gieo cudi thang 12 dén dau thang 1
va san xudt hat lai F1 trong vu mua, gieo
dong me tit 5/6 dén 5/7 & ddng bang Bic bé.

Cac thoi vu déu duge cay 1 danh/khém,
khi lda phan héa dong dau buéc 4, bting 100
ca thé tréng vao khay réi dua vao phytotron
xU 1y 2 miic nhiét d6 la: 23,5°C va 24°C. Xu
1y duge thuc hién l4p lai 3 1an d6i v6i moi ché
d6 nhiét. Khi laa trd, kiém tra hat phan cta
tiing ca thé dé danh gia. Két qua danh gia
khéng tim dugc ciay bat duc phén & nhiét do
23,5°C. Tai nhiét do 24°C, tim dugc 50 cay
bat duc hoan toan (20,8% s6 cay xu 1y) da gift
nhiing ca thé bat duc hoan toan dé nhan vé
tinh va thu hat khi nhiét dé thap duéi 24°C,
tiép tuc sang loc bing phytotron dé duy tri
ngudng nhiét do chuyén déi tinh duc, nang
cao do thuan nhim dam bao an toan cho san
xuat F1.

3.3.2. Nghién ciu luong phén bon va mdt do
nhan dong T7S

Theo déi thi nghiém 2 yé&u t& cho nhan
xét: 6 mat do tu 30 - 60 khém/m?, nang suit
cua T7S tang dan ti mic 60 kg 1én 90 kg N
+ P + K/ha. Khi mtc phan ting cao dén 120
- 150 kg N + P + K/ha thi nang sudt chi tang
ti mat d6 30 khom/m? dén 50 khém/m? sau
d6 giam tai mat do 60 khém/m? Nhu vay,
néu tang déng thoi cd mat d6 va phan bon
thi quin thé ram rap, khong thuan loi cho
quang hdp nén khong lam tang ning suit.
Mic bén 150 kg N + 150 kg P,O; + 150 kg
K,O/ha cho ning suit cao nhat 1a 46,5 ta/ha
tai mat d 50 khém/m? cao hon cac cong
thiic khac dang tin ciy 6 mtic xac suit
P=95%. Néu cay 60 khém/m?, chi can bén 90
kg N + 90 kg P,O; + 90 kg K,O/ha cho niang
suat cao nhat 1a 43,4 ta/ha. Nhan dong T7S
d vu xuan nén cay 50 khém/m?, bén 150 kg N
+ 150 kg P,0; + 150 kg K,0O/ha sé dat ning
suat cao nhat (Bang 8).
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Bang 6. Nang suat thuc thu cta TH8-3 va giong d6i chiing tai cac diém khao nghiém

Don vi: ta’ha

Ten aid Diém kh&o nghiém Trung
én giong N
Tuyén Quang Phu Tho Hwng Yén Thai Binh Thanh Hoa Nghé An binh
Xuan 2009
BTST (d/c 1) 56,3 62,7 72,7 59,1 56,0 60,0 61,1
TH8-3 50,2 52,7 80,5 63,7 59,5 63,2 61,6
VL20 (d/c 2) 55,1 61,0 74,2 67,5 64,5 61,0 63,9
CV% 57 5,5 5,2 5,0 4.8 5,3
LSD 0,05 5,25 5,37 5,47 5,28 4,79 5,41
Miia 2009
BTST (d/c 1) 61,8 58,3 57,6 55,7 63,6 47,6 56,7
TH8-3 56,5 50,9 56,1 53,7 52,5 56,8 52,5
VL20 (d/c 2) 62,3 58,3 64,0 61,3 59,6 51,4 57,0
CV% 6,0 6,7 5,5 54 5,5 6.8
LSD 0,05 6,28 5,96 5,28 5,39 5,45 6,10
Xuan 2010
BTST (d/c 1) 51,0 63,7 @ 58,6 58,8 52,9 59,7 57,2
TH8-3 57,0 67,19 75,6 64,9 59,1 65,2 64,8
VL20 (d/c 2) 58,7 60,3 @ 71,5 60,1 59,7 60,0 61,7
CV% 45 43 4.4 5,1 45 5,1
LSD 0,05 4,60 4,21 473 5,06 4,46 5,08

Nguén: Trich bdo cdo két qud khéo nghiém ciia T rung tam KKNG, SPCT & Phdn bon thdc gia vu xudn 2009,
miia 2009, xudn 2010; "V Hoa Binh, @ Hai Dwong; S6 gach chdn la ndng sudt cao hon doi chimg BTST déng tin cdy

Bang 7. Pic diém nong sinh hoc va tinh duc cta T7S & cac thdi vu

Ngay gieo Tl gieo dén trd £ 12 pna . Ty 1é phan hitu duc Ty & dau hat

TT (ng%yiltr?éng) g(ngéy) S0 la/than chinh yiep (%) ; y (%) .
Vu xuén

1 17/12 134 13,7 0,0 0,0

2 24/12 129 13,3 0,0 0,0

3 31/12 129 14,0 78,3 54,6

4 08/01 123 13,6 354 22,6

5 15/01 123 14,0 5,1 2,1

6 22/01 122 13,6 0,8 0,4

7 29/01 117 12,4 0,08 0,0

8 05/02 111 12,5 0,05 0,0
Vu mua

1 5/6 85 15,5 0 32,5

2 10/6 84 15,4 0 33,2

3 15/6 83 15,5 0 354

4 20/6 82 15,3 0 40,3

5 25/6 82 15,0 0 43,5

6 30/6 81 15,0 0 30,2

7 5/7 79 14,5 0 28,7

Nguon: Phong Cong nghé hia lai, Vién Sinh hoc Nong nghiép;

* Ty lé ddu hat o vu xudn la tu thu phcfn, o vu mua la nhan phcfn ngoai
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Bang 8. Anh huéng cta mAat do va phan bon dén nang suat nhan dong T7S
(vu xuan 2008)

Don vi: ta/ha

Mat d6 cay Lwong phan N + P+ K (kg/ha) TB theo mirc bén
(khom/m?) 60+60+60 90+90+90 120+120+120 150+150+150 & cung mat do
30 23,7 27,7 29,5 31,9 28,2
40 31,2 35,1 37,8 38,4 35,6
50 37,2 41,0 42,3 46,5 41,7
60 39,3 43,5 37,8 37,2 39,4
TB theo mat do & 337 36,2 38,3 39,2
cung muc phan
CV%= 4,6 %,
LSDg s (theo mat dd) = 1,41 ta/ha; LSDq s (theo lwgng phan) = 2,35 ta/ha.
LSDg s (theo M x P) = 2,38
Bang 9. Pac diém ctia cac dong bé me TH8-3 (vu miia 2007)
1T Chi tiéu Dong me T7S Dong bb R3
1 Thoi gian tr gieo dén tré 10% (ngay) 81-84 75-77
Bo ngan hon me (ngay) - 6-7
2 Sé la/than chinh (14) 15,0 14,0
3 Chiéu cao cay(cm) 80,0 96,5
B6 cao hon me - 16,5
4 Chiéu dai 1& dong (cm) 354 30,2
5  Thoigian trd cia quan thé (ngay) 10 9
6 Ty 1& voi nhuy, thd ngoai vé trau (%) 74,5 0
7 Sb hat/ bong 175 192

3.3.3. Ddc diém néng sinh hoc ctua dong bé’
me THS-3 trong vu mua

Nghién ctu dic diém dong bé me THS-3
vy mua 2007 tai Vién Sinh hoc Nong nghiép
cho nhan xét thoi gian tit gieo dén trd cta
R3, ngén hon T7S tit 6 - 7 ngay. Vi vay khi
san xuat F1 cdn gieo me T7S trudc; sau 7
ngay thi gieo b6 14n 1, sau 5 ngay gieo bd 1an 2.
Khi c4y can dam bao khoang cach thdi gian
nhu khi gieo thi b6 me sé& trd béng, nd hoa
trung khép. Dong b6 R3 c6 thdi gian trd va
nd hoa dai, lugng phan nhiéu, rat thuan loi
cho giao phan, san xuat hat lai F1 c6 diéu
kién dat néng suat cao (Bang 9).
3.3.4. Mét s6 bién phdp ky thudt ndng cao

ndng sudt hat lai F1

Thi nghiém so sanh ty 1é hang b6 me c6
4 cong thic: 2R:13S, 2R:15S, 2R:17S, 2R:19S,
mat do6 cdy dong me 51 khém/m? khoang
cach 13 cm x 15 cm, dién tich riéng dong me
chiém 72,0 - 79,4%. K&t qua thi nghiém cho
th4y, s6 bong me dao dong tir 176,2 - 198,4
bong/m?, ty 1é hat chic & cong thic 2R:13S
cao nhat 1a 40% (73,6 hat/bong), giam dan
khi s6 hang me ting, cong thiic 2R:19S c6 ty
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lé hat chic thap nhit 1la 33,7% (60,5
hat/bong). Nang sudt ctia cic coéng thiic ti
17,8 - 21,7 ta/ha, cao nhit & coéng thiic
2R:17S 1a 21,7 ta/ha, cong thiic 2R:19S thap
nhat 14 17,8 ta/ha, hai céng thiic 2R: 13S va
2R:15S c¢6 nang suat thap hon so véi 2R:17S
va cao hon 2R:19S nhung khong dat d0 tin
cAn thiét theo thong ké (Bang 10).

Panh gia anh hudng cta luong GA3 dén
ning suit hat lai F1 (Bang 11) cho thay: T7S
nhay cam trung binh véi GA3, chiéu cao cay
khi phun 100 g GA3/ha so v6i phun nuéc 14
tang 18,7 cm, phun 250 g/ha (lugng GAS3 téing
2,5 14n) chiéu cao cidy me chi tang 25,1 cm
(cao 125,3 cm). Coéng thtic phun nuéc 13, bd
cao hon me 16,3 cm, phun 100 g GAS3, b6 chi
cao hon me 17,8 cm, chua thuộn 1Âi cho giao
phan. Coéng thtc phun 250 g GA3/ha, b6 cao
hon me 29,0 cm dat tu thé truyén phan ly
tudng nén ning suat cao nhat la 26,7 ta/ha.
Nhu vay néng sudt cao nhit khi phun GA3
nhiéu nhat (250 g/ha), nghia 1a thi nghiém
chua tim ra lugng phun GA3 thich hgp dé dat
néng sudt t6i uu va cé hiéu qua kinh té& nhat,
can bd tri phun véi lugng cao hon.



Két qua chon tao giéng lua lai hai dong méi TH8-3

Bang 10. Anh huéng ctia ty 16 hang b me dén cac y&u t6 cAu thanh ning suat
va nang suat hat lai F1 t6 hgp THS-3 (vu mua 2008)

Cong thirc thi nghiém (ty Ié R: S)

Chi tiéu

2R :13S 2R : 158 2R : 178 2R :19S
Ty 1é dién tich dong me (%) 72,0 75,0 77,4 79,4
S6 béng me/m? 176,2 179,7 1894 1984
Hat chéc/ bong 73,6 71,0 68,7 60,5
Ty 1& hat chéc (%) 40,0 39,9 38,2 33,7
Khéi lwong 1000 hat (gam) 22,8 22,8 22,8 22,8
Né&ng suét ly thuyét (ta/ha) 29,5 29,0 29,7 26,1
Né&ng suét thue thu (ta/ha) 20,6 ab 20,9 ab 21,7a 17,8 bc

CV%= 2,14 %; LSDo s = 2,26 ta/ha

Ghi chu: Mdt dé dong me 51 khém/m’; Khodng cach cd'y me 15 cmx 13 cm, b6 20 cm x 15 cm

Bang 11. Anh huéng ctia lidu lugng GA3 dén cac yéu t6 cAu thanh ning suit
va nang sut hat lai F1 t6 hop THS-3 (vu mua 2009)

Cong thtre thi nghiém (lwgng GA3 g/ha)

Chi tiéu
Nworc 14 (d/c) 100 150 200 250

Chiéu cao cay me (cm) 81,5 100,2 110,5 120,0 125,3
Chiéu cao cay bb (cm) 97,8 118,0 131,0 142,0 154,3
B6 cao hon me (cm) 16,3 17,8 20,5 22,0 29,0
Chiéu dai cb bdng me (cm) -75 -45 .12 +1,0 +2,5
S6 bdng me/khom 47 4,8 47 4,6 4,8

Ty 1& hat chéc (%) 14,0 22,6 29,1 33,1 40,8
Khéi lwgng 1000 hat (gam) 22,6 22,8 22,7 22,8 22,8
N&ng suét ly thuyét (ta/ha) 13,9 225 28,5 29,7 34,9
N&ng suét thuc thu (ta’ha) 8,4 18,1 22,4 23,8 26,7

CV% = 7,7, LSDges =3,11 ta’ha

4. KET LUAN VA DE NGHI

Giéng lda lai hai dong THS-3 1a giong
cam 6n, thdi gian sinh trudéng ngin: vu mua
105-110 ngay, vu xuin 121-126 ngay, nang
sudt kha: 50-80 ta/ha, chat ludng gao tét,
com ngon mém, nhiém nhe dao on, bac 14,
khé van, rdy niu, cdy cing, chéng dé kha, c6
thé bo tri gieo cdy trong vu xudn mudn, mua
s6m, hé-thu 6 mién Bic.

T7S 1a dong me bat duc duc man cam
nhiét d6, ngudng nhiét do chuyén déi tinh duc

14 24°C, thoi gian ti gieo dén trd 82-85 ngay,
kiéu hinh dep, c6 thé nhan trong vu xun va
san xudt hat F1 trong vu mua ¢ déng bing
Béc bo.

Da thiét 1ap duge quy trinh san xuat hat
lai F1 t6 hop lai TH8-3 trong vu mua, s6 bod
nhu sau: Théi vu gieo dong me 15-25/6;
khodng cach gieo bd me 6-7 ngay (bd gieo sau
me); ty 1& hang bd me 2R:17S; luong GA3
250 g/ha (ho#c nhiéu hon), c¢6 thé dat ning
suat tix 2,0 - 2,67 tan/ha.
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KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG MỚI TH8-3


Result of Breeding New Two-Line Hybrid Rice Combination TH8-3
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Viện Nghiên cứu lúa, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: tvquang@hua.edu.vn 

TÓM TẮT


Giống lúa lai hai dòng mới TH8-3 (T7S/R3) do Phòng Công nghệ lúa lai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chọn tạo và khảo nghiệm. T7S là dòng mẹ bất dục đực mẫn cảm nhiệt độ, được chọn từ tổ hợp T1S-96/Hương125S, thuần ở thế hệ F8, ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục là 240C, thời gian từ gieo đến trỗ 82 - 85 ngày, kiểu hình đẹp, có thể nhân trong vụ xuân, sản xuất hạt lai F1 trong vụ mùa ở đồng bằng sông Hồng. Dòng bố là R3 (cùng bố với TH3-3). TH8-3 là giống lúa lai cảm ôn, thời gian sinh trưởng ngắn: vụ mùa 105 - 110 ngày, vụ xuân 121 - 126 ngày, năng suất 50 - 80 tạ/ha, chất lượng gạo tốt, cơm ngon dẻo, nhiễm nhẹ đạo ôn, bạc lá, khô vằn, rầy nâu, cây cứng, chống đổ khá. TH8-3 đã qua khảo nghiệm VCU, DUS, đã thử nghiệm sản xuất tại một số địa phương, được công nhận sản xuất thử trong vụ xuân muộn, mùa sớm, hè - thu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quy trình kỹ thuât nhân dòng và sản xuất hạt lai F1 đã được nghiên cứu thiết lập để phát triển sản xuất với năng suất hạt lai đạt 2,0 - 2,67 tấn/ha.


Từ khoá: Chọn tổ hợp lai, khảo nghiệm giống, lúa lai cảm ôn, lúa lai hai dòng, nhân dòng mẹ, sản xuất hạt lai.


SUMMARY


The new two-line hybrid rice variety TH8-3 (T7S/R3) has been selected and tested by the Devision of Hybrid Rice Technology of HUA. The female line T7S is a TGMS line with Critical Sterility Inducing Temperature (CSIT) at 240C, has duration from seeding to heading 82-85 days with acceptable plant type. T7S can be multiplied in Spring season and hybid seed production in Summer season in the Red river delta. The male line R3 is the same male line used for TH3-3 hybrid. TH8-3 is a temperature sensitive hybrid variety, with short growth duration (105-110 days in Summer crop; 121-126 days in Spring crop); with high yield (5-8 t ha-1), good quality, resistant to lodging, diseases and pests, i.e. blast, sheath blight, bacterial leaf blight. TH8-3 is suitable for growing in the late Spring and early Summer crop seasons in the northern provincies of Vietnam. The technical protocols for female line multiplication and hybrid seed production of TH8-3 were set up with the F1 hybrid seed yield  of 2 -2.67 t ha-1.


Key words: Critical Sterility Inducing Temperature (CSIT), hybrid seed production, male line multiplication, temperature sensitive hybrid variety, two-line hybrid. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Lúa lai đang phát triển mạnh ở Việt Nam và biểu hiện nhiều ưu thế vượt trội so với lúa thuần: Năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khí hậu biến đổi ngày càng khốc liệt. Lúa lai đóng góp lớn trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng lượng gạo xuất khẩu, tăng lợi nhuận cho nông dân, tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn và dành thêm đất đai cho các hoạt động có lợi ích kinh tế cao. Các giống lúa lai hai dòng mới chọn tạo trong nước được sản xuất chấp nhận vì đã khẳng định được vị trí trong cơ cấu giống lúa: Mùa sớm, hè thu và xuân muộn hoặc làm giống dự phòng khi gặp thiên tai đột xuất. Để có thêm giống lúa lai mới có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, chúng tôi giới thiệu giống TH8-3 mới chọn tạo và khảo nghiệm thành công.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Các dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ: T1S-96, Hương 125S, T7S; Các dòng cho phấn; Hạt lai F1 của một số tổ hợp lai mới. 


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Chọn dòng mẹ từ thế hệ phân ly F2 của tổ hợp lai giữa 2 dòng TGMS (T1S-96/Hương 125S) theo phương pháp chọn lọc cá thể (pedigree). Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển, đặc điểm hình thái, chống chịu sâu bệnh, cho điểm theo thang điểm IRRI (2002). Lai thử, đánh giá ưu thế lai, nhân dòng, sản xuất hạt F1, theo Yuan (2003). Thí nghiệm so sánh tổ hợp lai bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại, diện tích « 10 m2 tại khu thí nghiệm Viện Sinh học Nông nghiệp. Giống đối chứng là Bồi tạp Sơn thanh (BTST - Trung Quốc) và TH3-3 (trong nước). Thí nghiệm thực hiện trong 2 vụ: xuân và mùa năm 2008. Khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm sản xuất theo qui phạm khảo nghiệm giống lúa 10TCN 558-2002, Bộ Nông nghiệp & PTNT (2003). Thí nghiệm thời vụ, mật độ, phân bón, bố trí theo Phạm Chí Thành (1996). Lây nhiễm bệnh bạc lá nhân tạo theo Naruto, Bùi Trọng Thủy, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Văn Hoan (2003). Đánh giá ngưỡng chuyển đổi tính dục theo Mou (2000), công thức xử lý mô phỏng theo điều kiện tiểu khí hậu của miền Bắc Việt Nam.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Quá trình lai tạo chọn lọc tổ hợp lai 
       TH8-3


Mùa 2006           Dòng T7S thuần, thơm 
                 (F9)/Các R trong tập đoàn công tác


                                            (

Xuân 2007            Khảo sát, chọn tổ hợp 
                            T7S/R3, đặt tên TH8-3


                                            (

Mùa 2007           Nghiên cứu lập quy trình
                                       sản xuất F1


                                            (

Xuân, mùa  2008       Khảo nghiệm cơ bản,  
                                nhân dòng, sản xuất F1


                                            (

Xuân 2009       Khảo nghiệm VCU + DUS + 
                             Khảo nghiệm sản xuất


Sơ đồ quá trình chọn tạo
dòng mẹ T7S và TH8-3


3.2. Khảo nghiệm giống lúa lai hai dòng
       TH8-3


3.2.1. Đặc điểm nông sinh học và năng suất 


Đầu vụ xuân 2008, lạnh kéo dài, gieo mạ xong phải che trong vòm nilon, từ 25/2 đến cuối vụ thời tiết ấm, mưa đều, rất thuận lợi cho lúa sinh trưởng. Đánh giá các giống thí nghiệm cho thấy, TH8-3 có thời gian sinh trưởng 123 ngày, tương đương TH3-3, ngắn hơn các giống khác và ngắn hơn BTST 4 ngày; chiều cao cây 108,7 ( 4,10 cm, cổ bông dài 4,2  ( 0,34 cm, trỗ thoát tốt (Bảng 1).


Số liệu bảng 2 cho thấy, số bông hữu hiệu của TH8-3 vụ xuân cao hơn vụ mùa (xuân: 5,5 bông/khóm; mùa: 4,7 bông/khóm), trong cả 2 vụ đều thấp hơn BTST và TH3-3. TH8-3 có bông to (vụ xuân 227,8 hạt/bông, vụ mùa 197,3 hạt/bông), khối lượng 1000 hạt 25,5 - 25,3 g, tỷ lệ lép 8,1 - 15,1%, năng suất thực thu cao (xuân 80,2 tạ/ha, mùa 68,2 tạ/ha), cao hơn 2 đối chứng có ý nghĩa ở mức xác suất P=95% (hơn BTST 4,1- 6,1 tạ/ha và hơn TH3-3 là 5,7 tạ/ha). Độ thuần đồng ruộng của TH8-3 tương đương với TH3-5, TH3-3, BTST (điểm 1), các tổ hợp lai khác có độ thuần kém hơn (điểm 3-5).


Bảng 1. Đặc điểm nông sinh học của TH8-3 và các tổ hợp lai (vụ xuân 2008)


		Tên tổ hợp

		TGST (ngày)

		Chiều cao cây (cm)

		Chiều dài lá đòng (cm)

		Chiều rộng lá đòng (cm)

		Dài cổ bông
(cm)



		BTST (đ/c 1)

		127

		94,3±3,44

		33,7±6,66

		1,9±0,25

		1,7±0,50



		TH8-3

		123

		108,7± 4,10

		30,9±4,00

		2,3±0,30

		4,2±0,34



		TH3-2

		127

		107,0±4,80

		29,6±2,81

		1,9±0,18

		4,0±0,18



		TH3-5

		128

		103,6± 4,60

		32,7±2,11

		2,2 ± 0,12

		5,3±1,83



		TH3-6

		140

		109,2±4,16

		25,4±4,21

		1,9±0,10

		2,8±1,78



		TH3-3 (đ/c 2)

		124

		93,9±1,05

		29,8±3,20

		2,0±0,08

		4,3±0,32





Bảng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của TH8-3
so với các tổ hợp lai khác


		TT

		Tên tổ hợp

		Bông/ khóm

		Số hạt/bông

		Tỷ lệ lép (%)

		Khối lượng 1000 hạt
(g)

		Năng suất thực thu

		Độ thuần (điểm)



		

		

		

		

		

		

		Tạ/ha

		So với BTST (tạ/ha)

		



		Xuân 2008



		1

		BTST (đ/c1)

		7,9

		200,5

		14,2

		21,9

		74,1

		-

		1



		2

		TH8-3

		5,5

		227,8

		8,1

		25,5

		80,2*

		6,1

		1



		3

		TH3-2

		4,4

		170,7

		4,9

		28,0

		68,4

		-5,7

		3



		4

		TH3-5

		5,4

		195,4

		14,0

		26,5

		81,1 *

		7,0

		1



		5

		TH3-6

		5,4

		169,6

		14,0

		27,6

		73,4 ns

		- 0,7

		5



		6

		TH3-3(đ/c 2)

		6,1

		177,9

		19,3

		24,5

		74,5 ns

		0,4

		1



		CV % = 4,8     LSD0,05 = 4,12 tạ/ha



		Mùa 2008



		1

		BTST (đ/c1)

		5,9

		190,5

		14,0

		21,0

		64,1

		-

		1



		2

		TH8-3

		4,7

		197,3

		15,1

		25,3

		68,2*

		4,1

		1



		3

		TH3-2

		4,4

		160,0

		12,9

		27,8

		60,4

		-3,7

		3



		4

		TH3-5

		5,0

		155,4

		19,6

		26,0

		65,1 ns

		1,0

		1



		5

		TH3-6

		5,4

		157,9

		15,8

		26,9

		63,7 ns

		- 0,4

		5



		6

		TH3-3(đ/c 2)

		5,0

		167,0

		20,3

		24,0

		62,5 ns

		- 1,6

		1



		CV % = 4,35           LSD0,05 = 3,61 tạ/ha





Ghi chú: * Sai khác có ý  nghĩa ở mức xác suất P=95%; ns: sai khác không đáng tin cậy.

3.2.2. Sự xuất hiện sâu bệnh trong điều kiện
           tự nhiên 


Theo dõi sự xuất hiện sâu bệnh tự nhiên vụ xuân cho thấy TH8-3 không xuất hiện bệnh đạo ôn trên lá và đạo ôn cổ bông, nhiễm bệnh khô vằn trung bình (điểm 3), vụ mùa xuất hiện bạc lá nhẹ tương đương như các giống đối chứng (Bảng 3).


3.2.3. Phản ứng với các chủng Xanthomonas  
           oryzeae   


Sử dụng 5 chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzeae gây bệnh bạc lá lúa được thu thập ở các vùng sinh thái miền Bắc Việt Nam để lây nhiễm nhân tạo, kết quả đánh giá cho nhận xét TH8-3 nhiễm chủng 1 và 2, với chiều dài vết bệnh 12,1 cm và 13,9 cm, kháng trung bình 3 chủng (số 3, 4, 5), trong khi đó BTST nhiễm 3 chủng và kháng trung bình 2 chủng; TH3-3 kháng trung bình chủng số 3 (Bảng 4).


3.2.4. Chất lượng gạo của TH8-3 so với một 
           số tổ hợp lai và đối chứng


Phân tích chất lượng gạo của các giống thu trong vụ xuân 2009 cho thấy, TH8-3 có tỷ lệ gạo xát 68,0%, tỷ lệ gạo nguyên 64,7%, hàm lượng protein 8,5% chất khô, nhiệt độ hóa hồ trung bình, độ bền thể gel ở 30’ và 60’ là 100, cơm mềm và không hoàn nguyên khi để nguội, chất lượng cơm khá, trắng bóng, thơm dẻo xốp (Bảng 5). 

Bảng 3.  Sự xuất hiện sâu bệnh tự nhiên ở vụ xuân và mùa 2008 (điểm)


		Tên tổ hợp

		Sâu đục thân

		Sâu cuốn lá

		Rầy nâu

		Đạo ôn

		Bạc lá

		Khô vằn



		

		X 08

		M 08

		X 08

		M 08

		X 08

		M 08

		X 08

		M 08

		X 08

		M 08

		X 08

		M 08



		BTST (đ/c1)

		1

		3

		1

		3

		0

		1

		1

		0

		1

		3

		3

		3



		TH8-3

		1

		3

		3

		3

		0

		0

		0

		0

		1

		3

		3

		3



		TH3-2

		1

		1

		1

		3

		0

		1

		0

		0

		1

		1

		3

		1



		TH3-5

		1

		3

		5

		3

		0

		1

		0

		0

		3

		3

		3

		3



		TH3-6

		5

		3

		3

		1

		0

		1

		0

		0

		3

		3

		3

		3



		TH3-3 (đ/c2)

		1

		1

		1

		1

		0

		0

		0

		0

		1

		3

		3

		3





Ghi chú: X 08: vụ xuân 2008; M08: vụ mùa 2008


Bảng 4. Phản ứng của TH8-3 và các tổ hợp lai  mới với các chủng Xanthomonas  oryzeae gây bệnh bạc lá lúa (lây nhiễm nhân tạo vụ xuân 2008)


		Tên tổ hợp

		Race 1

		Race 2

		Race 3

		Race 4

		Race 5



		

		Dài vết bệnh
(cm)

		Phản ứng

		Dài vết bệnh (cm)

		Phản ứng

		Dài vết bệnh (cm)

		Phản ứng

		Dài vết bệnh (cm)

		Phản ứng

		Dài vết bệnh (cm)

		Phản ứng



		BTST (đ/c)

		14,3

		S

		14,0

		S

		8,12

		M

		9.0

		M

		12,5

		S



		TH8-3

		12,1

		S

		13,9

		S

		11,8

		M

		10,6

		M

		11,1

		M



		TH3-2

		14,7

		S

		12,8

		S

		6,4

		R

		11,5

		M

		13,8

		S



		TH3-5

		14,8

		S

		18,5

		S

		0,9

		R

		13,8

		S

		7,8

		R



		TH3-6

		12,0

		M

		15,0

		S

		4,6

		R

		10,8

		M

		12,8

		S



		TH3-3 (đ/c2)

		14,3

		S

		14,0

		S

		8,1

		M

		13,0

		S

		13,0

		S





Ghi chú: Nguồn vi khuẩn do ThS. Bùi Trọng Thuỷ cung cấp và lây bệnh khi lúa có đòng to, sau 18 ngày thì đo 
                       chiều dài vết bệnh để đánh giá: R kháng (chiều dài vết bệnh 1-8 cm); M: Kháng vừa (chiều dài vết bệnh 
                        8 – 12 cm); S: nhiễm (chiều dài vết bệnh > 12 cm).


Bảng 5. Chất lượng hạt của TH8-3 và các tổ hợp lai
đánh giá trên thóc thu ở vụ xuân 2009

		Tên tổ hợp

		Tỷ lệ
gạo xay


(% thóc)

		Tỷ lệ gạo xát


(% thóc)

		Tỷ lệ gạo nguyên (% GX)

		Hàm lượng protein
(%)

		Nhiệt độ hoá hồ

		Độ bền thể gel

		Độ * thơm cơm (điểm)



		

		

		

		

		

		ĐP
HK

		Phân loại

		Độ dài gel

		Phân loại

		



		

		

		

		

		

		

		

		30’

		60’

		

		



		BTST(đ/c 1)

		80,2

		71,5

		65,5

		8,5

		1,75

		Cao

		-

		-

		-

		0



		TH8-3

		80,0

		68,0

		64,7

		8,5

		2,25

		TB

		100

		100

		Mềm

		1



		HYT100

		80,0

		69,6

		59,9

		8,6

		7,0

		Thấp

		94

		96

		Mềm

		2



		TH3-2

		79,0

		69,4

		66,3

		8,1

		5,5

		Thấp

		100

		100

		Mềm

		1



		TH3-5

		77,2

		64,8

		57,6

		8,1

		7,0

		Thấp

		100

		100

		Mềm

		0



		TH3-6

		79,4

		68,7

		65,3

		7,8

		7,0

		Thấp

		80

		84

		Mềm

		0



		TH3-3 (đ/c)

		80,0

		70,0

		78,2

		8,7

		7,0

		Thấp

		76

		80

		Mềm

		0





Ghi chú: Phân tích chất lượng thực hiện tại Phòng Sinh lý sinh hóa, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm;
                        * Độ thơm: Điểm 0: không thơm, Điểm 1:  thơm nhẹ, Điểm 2: thơm đậm.

3.2.5. Kết quả khảo nghiệm VCU tại các vùng
          sinh thái khác nhau


Bảng 6 là số liệu tổng hợp năng suất thực thu 3 vụ tại 6 điểm khảo nghiệm: vụ xuân 2009, năng suất TH8-3 đạt 50,2 tạ/ha (Tuyên Quang), 80,5 tạ/ha (Hưng Yên), trung bình 61,6 tạ/ha tương đương với đối chứng BTST (61,1 tạ/ha). Tại Hưng Yên, năng suất TH8-3 cao hơn 2 đối chứng đáng tin cậy (hơn BTST 7,8 tạ/ha và VL 20 là 6,3 tạ/ha). Vụ mùa 2009 năng suất TH8-3 đạt 50,9 tạ/ha (Phú Thọ), 56,8 tạ/ha (Nghệ An), trung bình 52,5 tạ/ha, thấp hơn VL 20 và BTST. Trong vụ này chỉ có điểm Nghệ An đạt 56,8 tạ/ha cao hơn cả 2 giống đối chứng đáng tin cậy ở mức xác suất P= 95%, các điểm còn lại đều thấp hơn đối chứng. Vụ xuân 2010, TH8-3 có năng suất trung bình 64,8 tạ/ha, trong đó tại 5 điểm khảo nghiệm TH8-3 có năng suất cao hơn đối chứng BTST.


3.3. Nghiên cứu kỹ thuật nhân dòng mẹ
       T7S và sản xuất hạt lai F1


3.3.1. Đặc điểm nông sinh học và đặc điểm
          tính dục của T7S (Bảng 7)


- Trong vụ xuân, T7S có thời gian từ gieo đến trỗ giảm dần từ 134 ngày (gieo 17/12) đến 111 ngày (gieo 5/2), số lá trên thân chính hướng giảm ở các thời vụ gieo muộn. Hai thời vụ đầu trỗ 30/4-2/5 không có phấn hữu dục vì thời kỳ mẫn cảm có nhiệt độ cao hơn 250C nên không hình thành hạt phấn hữu dục và không đậu hạt. Các thời vụ trỗ từ 8-11/5 dòng T7S có nhiều phấn hữu dục (78,3 và 35,4%), tỷ lệ đậu hạt cao 54,6 - 22,6%, thời kỳ mẫn cảm nhiệt độ của hai thời vụ này diễn ra từ ngày 23 - 28/4, đúng vào đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ trung bình ngày giảm thấp dưới 240C. 


- Trong vụ mùa, gieo từ 5/6 đến 5/7, T7S có thời gian từ gieo đến trỗ giảm dần: từ 85 ngày (TV5/6) đến 79 ngày (TV 5/7), số lá/thân chính cũng giảm từ 15,5 - 14,5 lá. Các thời vụ trong vụ mùa T7S bất dục hoàn toàn, nên có thể sản xuất hạt lai F1 tốt. Kết quả theo dõi  tỷ lệ nhận phấn ngoài của T7S đạt từ 28,7- 43,5%.


- Từ kết quả nghiên cứu thời vụ có thể sơ bộ kết luận rằng: dòng T7S nhân được trong vụ xuân, gieo cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 và sản xuất hạt lai F1 trong vụ mùa, gieo dòng mẹ từ 5/6 đến 5/7 ở đồng bằng Bắc bộ.


Các thời vụ đều được cấy 1 dảnh/khóm, khi lúa phân hóa đòng đầu bước 4, bứng 100 cá thể trồng vào khay rồi đưa vào phytotron xử lý 2 mức nhiệt độ là: 23,50C và 240C. Xử lý được thực hiện lặp lại 3 lần đối với mỗi chế độ nhiệt. Khi lúa trỗ, kiểm tra hạt phấn của từng cá thể để đánh giá. Kết quả đánh giá không tìm được cây bất dục phấn ở nhiệt độ  23,50C. Tại nhiệt độ 240C, tìm được 50 cây bất dục hoàn toàn (20,8% số cây xử lý) đã giữ những cá thể bất dục hoàn toàn để nhân vô tính và thu hạt khi nhiệt độ thấp dưới 240C, tiếp tục sàng lọc bằng phytotron để duy trì ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục, nâng cao độ thuần nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất F1.


3.3.2. Nghiên cứu lượng phân bón và mật độ 
           nhân dòng T7S


Theo dõi thí nghiệm 2 yếu tố cho nhận xét: ở mật độ từ 30 - 60 khóm/m2, năng suất của T7S tăng dần từ mức 60 kg lên 90 kg N + P + K/ha. Khi mức phân tăng cao  đến 120 - 150 kg N + P + K/ha thì năng suất chỉ tăng từ mật độ 30 khóm/m2 đến 50 khóm/m2, sau đó giảm tại mật độ 60 khóm/m2. Như vậy, nếu tăng đồng thời cả mật độ và phân bón thì quần thể rậm rạp, không thuận lợi cho quang hợp nên không làm tăng năng suất. Mức bón 150 kg N + 150 kg P2O5 + 150 kg K2O/ha cho năng suất cao nhất là 46,5 tạ/ha tại mật độ 50 khóm/m2, cao hơn các công thức khác đáng tin cậy ở mức xác suất P=95%. Nếu cấy 60 khóm/m2, chỉ cần bón 90 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha cho năng suất cao nhất là 43,4 tạ/ha. Nhân dòng T7S ở vụ xuân nên cấy 50 khóm/m2, bón 150 kg N + 150 kg P2O5 + 150 kg K2O/ha sẽ đạt năng suất cao nhất (Bảng 8).


Bảng 6. Năng suất thực thu của TH8-3 và giống đối chứng tại các điểm khảo nghiệm


                                                                                 Đơn vị: tạ/ha


		Tên giống

		Điểm khảo nghiệm

		Trung bình



		

		Tuyên Quang

		Phú Thọ

		Hưng Yên

		Thái Bình

		Thanh Hóa

		Nghệ An

		



		Xuân 2009



		BTST (đ/c 1)

		56,3

		62,7

		72,7

		59,1

		56,0

		60,0

		61,1



		TH8-3

		50,2

		52,7

		80,5

		63,7

		59,5

		63,2

		61,6



		VL20 (đ/c 2)

		55,1

		61,0

		74,2

		67,5

		64,5

		61,0

		63,9



		CV%

		5,7

		5,5

		5,2

		5,0

		4,8

		5,3

		



		LSD 0,05

		5,25

		5,37

		5,47

		5,28

		4,79

		5,41

		



		Mùa 2009



		BTST (đ/c 1)

		61,8

		58,3

		57,6

		55,7

		63,6

		47,6

		56,7



		TH8-3

		56,5

		50,9

		56,1

		53,7

		52,5

		56,8

		52,5



		VL20 (đ/c 2)

		62,3

		58,3

		64,0

		61,3

		59,6

		51,4

		57,0



		CV%

		6,0

		6,7

		5,5

		5,4

		5,5

		6,8

		



		LSD 0,05

		6,28

		5,96

		5,28

		5,39

		5,45

		6,10

		



		Xuân 2010



		BTST (đ/c 1)

		51,0 (1)

		63,7 (2)

		58,6

		58,8

		52,9

		59,7

		57,2



		TH8-3

		57,0 (1)

		67,1 (2)

		75,6

		64,9

		59,1

		65,2

		64,8



		VL20 (đ/c 2)

		58,7 (1)

		60,3 (2)

		71,5

		60,1

		59,7

		60,0

		61,7



		CV%

		4,5

		4,3

		4,4

		5,1

		4,5

		5,1

		



		LSD 0,05

		4,60

		4,21

		4,73

		5,06

		4,46

		5,08

		





    Nguồn: Trích báo cáo kết quả khảo nghiệm của Trung tâm KKNG, SPCT & Phân bón Quốc gia vụ xuân 2009, 
   mùa 2009, xuân 2010; (1) Hòa Bình, (2) Hải Dương; Số gạch chân là năng suất cao hơn đối chứng BTST đáng tin cậy


Bảng 7. Đặc điểm nông sinh học và tính dục của T7S ở các thời vụ


		TT

		Ngày gieo


(ngày/tháng)

		Từ gieo đến trỗ (ngày)

		Số lá/thân chính

		Tỷ lệ phấn hữu dục (%)

		Tỷ lệ đậu hạt
(%) *



		Vụ xuân



		1

		17/12

		134

		13,7

		0,0

		0,0



		2

		24/12

		129

		13,3

		0,0

		0,0



		3

		31/12

		129

		14,0

		78,3

		54,6



		4

		08/01

		123

		13,6

		35,4

		22,6



		5

		15/01

		123

		14,0

		5,1

		2,1



		6

		22/01

		122

		13,6

		0,8

		0,4



		7

		29/01

		117

		12,4

		0,08

		0,0



		8

		05/02

		111

		12,5

		0,05

		0,0



		Vụ mùa



		1

		5/6

		85

		15,5

		0

		32,5



		2

		10/6

		84

		15,4

		0

		33,2



		3

		15/6

		83

		15,5

		0

		35,4



		4

		20/6

		82

		15,3

		0

		40,3



		5

		25/6

		82

		15,0

		0

		43,5



		6

		30/6

		81

		15,0

		0

		30,2



		7

		5/7

		79

		14,5

		0

		28,7





Nguồn: Phòng Công nghệ lúa lai, Viện Sinh học Nông nghiệp; 
                     * Tỷ lệ đậu hạt ở vụ xuân là tự thụ phấn, ở vụ mùa là nhận phấn ngoài 


Bảng 8. ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất nhân dòng T7S
(vụ xuân 2008)


 Đơn vị: tạ/ha


		Mật độ cấy (khóm/m2)

		Lượng phân N + P+ K (kg/ha)

		TB theo mức bón ở cùng mật độ



		

		60+60+60

		90+90+90

		120+120+120

		150+150+150

		



		30

		23,7

		27,7

		29,5

		31,9

		28,2



		40

		31,2

		35,1

		37,8

		38,4

		35,6



		50

		37,2

		41,0

		42,3

		46,5

		41,7



		60

		39,3

		43,5

		37,8

		37,2

		39,4



		TB theo mật độ ở cùng mức phân

		33,7

		36,2

		38,3

		39,2

		



		CV%= 4,6 %,


LSD0,05 (theo mật độ) = 1,41 tạ/ha; LSD0,05 (theo lượng phân) = 2,35 tạ/ha.


LSD0,05 (theo M x P) = 2,38





Bảng 9. Đặc điểm của các dòng bố mẹ TH8-3 (vụ mùa 2007)


		TT

		Chỉ tiêu

		Dòng mẹ T7S

		Dòng bố R3



		1

		Thời gian từ gieo đến trỗ 10% (ngày)


Bố ngắn hơn mẹ (ngày)

		81-84


-

		75-77


6-7



		2

		Số lá/thân chính (lá)

		15,0

		14,0



		3

		Chiều cao cây(cm)


Bố cao hơn mẹ

		80,0


-

		96,5


16,5



		4

		Chiều dài lá đòng (cm)

		35,4

		30,2



		5

		Thời gian trỗ của quần thể (ngày)

		10

		9



		6

		Tỷ lệ vòi nhuỵ thò ngoài vỏ trấu (%)

		74,5

		0



		7

		Số hạt/ bông

		175

		192





3.3.3. Đặc điểm nông sinh học của dòng bố
          mẹ TH8-3 trong vụ mùa


Nghiên cứu đặc điểm dòng bố mẹ TH8-3 vụ mùa 2007 tại Viện Sinh học Nông nghiệp cho nhận xét thời gian từ gieo đến trỗ của R3, ngắn hơn T7S từ 6 - 7 ngày. Vì vậy khi sản xuất F1 cần gieo mẹ T7S trước; sau 7 ngày thì gieo bố lần 1, sau 5 ngày gieo bố lần 2. Khi cấy cần đảm bảo khoảng cách thời gian như khi gieo thì bố mẹ sẽ trỗ bông, nở hoa trùng khớp. Dòng bố R3 có thời gian trỗ và nở hoa dài, lượng phấn nhiều, rất thuận lợi cho giao phấn, sản xuất hạt lai F1 có điều kiện đạt năng suất cao (Bảng 9).


3.3.4. Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao 
          năng suất hạt lai F1


Thí nghiệm so sánh tỷ lệ hàng bố mẹ có 4 công thức: 2R:13S, 2R:15S, 2R:17S, 2R:19S, mật độ cấy dòng mẹ 51 khóm/m2, khoảng cách 13 cm x 15 cm, diện tích riêng dòng mẹ chiếm 72,0 - 79,4%. Kết quả thí nghiệm cho thấy, số bông mẹ dao động từ 176,2 - 198,4 bông/m2, tỷ lệ hạt chắc ở công thức 2R:13S cao nhất là 40% (73,6 hạt/bông), giảm dần khi số hàng mẹ tăng, công thức 2R:19S có tỷ lệ hạt chắc thấp nhất là 33,7% (60,5 hạt/bông). Năng suất của các công thức từ 17,8 - 21,7 tạ/ha, cao nhất ở công thức 2R:17S là 21,7 tạ/ha, công thức 2R:19S thấp nhất là 17,8 tạ/ha, hai công thức 2R: 13S và 2R:15S có năng suất thấp hơn so với 2R:17S và cao hơn 2R:19S nhưng không đạt độ tin cần thiết theo thống kê (Bảng 10). 


Đánh giá ảnh hưởng của lượng GA3 đến năng suất hạt lai F1 (Bảng 11) cho thấy:  T7S nhậy cảm trung bình với GA3, chiều cao cây khi phun 100 g GA3/ha so với phun nước lã tăng 18,7 cm, phun 250 g/ha (lượng GA3 tăng 2,5 lần) chiều cao cây mẹ chỉ tăng 25,1 cm (cao 125,3 cm). Công thức phun nước lã, bố cao hơn mẹ 16,3 cm,  phun 100 g GA3, bố chỉ cao hơn mẹ 17,8 cm, chưa thuận lợi cho giao phấn. Công thức phun 250 g GA3/ha, bố cao hơn mẹ 29,0 cm đạt tư thế truyền phấn lý tưởng nên năng suất cao nhất là 26,7 tạ/ha. Như vậy năng suất cao nhất khi phun GA3 nhiều nhất (250 g/ha), nghĩa là thí nghiệm chưa tìm ra lượng phun GA3 thích hợp để đạt năng suất tối ưu và có hiệu quả kinh tế nhất, cần bố trí phun với lượng cao hơn.

Bảng 10. ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố mẹ đến các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất hạt lai F1 tổ hợp TH8-3 (vụ mùa 2008)


		Chỉ tiêu

		Công thức thí nghiệm (tỷ lệ R: S)



		

		2R : 13S

		2R : 15S

		2R : 17S

		2R : 19S



		Tỷ lệ diện tích dòng mẹ (%)

		72,0

		75,0

		77,4

		79,4



		Số bông mẹ/m2

		176,2

		179,7

		189,4

		198,4



		Hạt chắc/ bông

		73,6

		71,0

		68,7

		60,5



		Tỷ lệ hạt chắc (%)

		40,0

		39,9

		38,2

		33,7



		Khối lượng 1000 hạt (gam)

		22,8

		22,8

		22,8

		22,8



		Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

		29,5

		29,0

		29,7

		26,1



		Năng suất thực thu (tạ/ha)

		20,6 ab

		20,9 ab

		21, 7 a

		17,8 bc



		CV%= 2,14 %; LSD0,05 = 2,26 tạ/ha





Ghi chú: Mật độ dòng mẹ 51 khóm/m2; Khoảng cách cấy mẹ 15 cm x 13 cm, bố 20 cm x 15 cm


Bảng 11. ảnh hưởng của liều lượng GA3 đến các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất hạt lai F1 tổ hợp TH8-3 (vụ mùa 2009)


		Chỉ tiêu

		Công thức thí nghiệm (lượng GA3 g/ha)



		

		Nước lã (đ/c)

		100

		150

		200

		250



		Chiều cao cây mẹ (cm)

		81,5

		100,2

		110,5

		120,0

		125,3



		Chiều cao cây bố (cm)


Bố cao hơn mẹ (cm)

		97,8


16,3

		118,0


17,8

		131,0


20,5

		142,0


22,0

		154,3


29,0



		Chiều dài cổ bông mẹ (cm)

		- 7,5

		- 4,5

		-,1,2

		+1,0

		+2,5



		Số bông mẹ/khóm

		4,7

		4,8

		4,7

		4,6

		4,8



		Tỷ lệ hạt chắc (%)

		14,0

		22,6

		29,1

		33,1

		40,8



		Khối lượng 1000 hạt (gam)

		22,6

		22,8

		22,7

		22,8

		22,8



		Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

		13,9

		22,5

		28,5

		29,7

		34,9



		Năng suất thực thu (tạ/ha)

		8,4

		18,1

		22,4

		23,8

		26,7



		CV%  =  7,7;     LSD0,05 = 3,11 tạ/ha





4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 


Giống lúa lai hai dòng TH8-3 là giống cảm ôn, thời gian sinh trưởng ngắn: vụ mùa 105-110 ngày, vụ xuân 121-126 ngày, năng suất khá: 50-80 tạ/ha, chất lượng gạo tốt, cơm ngon mềm, nhiễm nhẹ đạo ôn, bạc lá, khô vằn, rầy nâu, cây cứng, chống đổ khá, có thể bố trí gieo cấy trong vụ xuân muộn, mùa sớm, hè-thu ở miền Bắc.


T7S là dòng mẹ bất dục đực mẫn cảm nhiệt độ, ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục 


là 240C, thời gian từ gieo đến trỗ 82-85 ngày, kiểu hình đẹp, có thể nhân trong vụ xuân và sản xuất hạt F1 trong vụ mùa ở đồng bằng Bắc bộ.


Đã thiết lập được quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lai TH8-3 trong vụ mùa, sơ bộ như sau: Thời vụ gieo dòng mẹ 15-25/6; khoảng cách gieo bố mẹ 6-7 ngày (bố gieo sau mẹ); tỷ lệ hàng bố mẹ 2R:17S; lượng GA3 250 g/ha (hoặc nhiều hơn), có thể đạt năng suất từ 2,0 - 2,67 tấn/ha.
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